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Thịt lợn là loại thực phẩm được tiêu thụ rất phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, chiếm 36%
trong tổng tất cả các loại thịt tiêu thụ năm 2007 và chiếm 75% ở Việt Nam năm 2013. Hóa chất độc
hại trong thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn hiện đang là vấn đề Y tế công cộng được nhiều
tổ chức và người tiêu dùng quan tâm. Một số nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau cho thấy hàm lượng
hóa chất được tìm thấy trong thực phẩm thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn là khá cao, có
nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức ở
nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Hiện có ít nghiên cứu ở Việt Nam tìm hiểu về những
ảnh hưởng của hoá chất độc hại trong thịt lợn tới sức khỏe cộng đồng. Bài báo này tổng quan các
thông tin khoa học từ các nghiên cứu được công bố trên cơ sở dữ liệu ScienceDirect, một số trang web
chính thống và tạp chí chuyên ngành tại Việt Nam. Thực trạng các hóa chất độc hại thường gặp trong
thực phẩm thịt lợn gồm có các kim loại nặng, dư lượng thuốc thú y, dioxin, các chất phụ gia và các
chất độc hại phát sinh trong quá trình chế biến thịt lợn và nguy cơ sức khỏe đối với người tiêu dùng,
được tổng hợp phân tích, từ đó đưa ra một số khuyến nghị về vấn đề này tại Việt Nam.
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Pork is consumed daily at large quantities in many countries in the world and global pork
consumption accounted for 36% of all meat consumed in 2007 and 75% for Viet Nam in 2013 (GSO,
2013). Currently, the issue of toxic chemicals in pork and pork products is of concern by
organizations and consumers. A number of studies have documented elevated levels of chemicals
found in pork and pork products, which potentially result in negative impacts on consumers' health.
However, in developing countries, including Viet Nam, chemicals in pork and health risks have
been given inadequate attention. There have been currently very few publications on international
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peer-reviewed literature and little research on the impacts of chemicals in pork on consumers'
health in the country. This review summarizes data available on ScienceDirect database and
Vietnamese scientific journals to synthesize information about chemical hazards in pork, pork
products and related health risks. The chemical hazards mentioned in this review are mostly
common toxic chemicals such as heavy metals, residues of veterinary drugs, dioxin, additives and
toxic substances generated during meat processing. In addition, the review also provides
recommendations for future research.
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1. Đặt vấn đề 

Theo tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, nhu
cầu tiêu thụ thịt trên thế giới ngày càng tăng nhanh,
bình quân giai đoạn 1964-1966 là 24,2
kg/người/năm, đến năm 1997 - 1999 tăng lên 36,4
kg/người/năm và ở các nước phát triển là 88,2
kg/người/năm, dự báo đến năm 2030 sẽ tăng lên
45,3 kg/người/năm và ở các nước phát triển là 100,1
kg/ngöôøi/naêm [28]. 

Có nhiều loại thịt như thịt bò, thịt lợn, thịt gia
cầm… nhưng thịt lợn được tiêu thụ phổ biến nhất,
chiếm 36% tổng lượng thịt tiêu thụ trên thế giới
[28]. Ở các nước châu Á, thịt lợn cũng được sản
xuất và tiêu thụ mạnh nhất so với các loại thịt khác.
Tại Việt Nam, năm 2000 mức tiêu thụ thịt là 18
kg/người/năm và đến 2010 mức tiêu thụ tăng lên 34
kg/người/năm trong đó thịt lợn được tiêu thụ chủ
yếu (khoảng 21kg/người/năm) [8]. Trên toàn cầu,
vấn đề thịt lợn nhiễm bẩn hóa chất ngày càng trở
nên phổ biến, một phần do người chăn nuôi vì lợi
ích kinh tế đã sử dụng các chất kích thích sinh

trưởng và kháng sinh để rút ngắn thời gian chăn
nuôi và phòng bệnh. Nhiều chất cấm, chất kích
thích sinh trưởng, chất kháng sinh, chất gây ung thư
có thể được sử dụng trong chăn nuôi với mục đích
lợi nhuận đã bị phát hiện [3, 4, 13, 19]. Đây là nguy
cơ tiềm ẩn đe dọa tới sức khỏe người tiêu dùng. Có
rất nhiều chất hóa học độc hại tồn tại trong thịt lợn
và trong các sản phẩm từ thịt lợn như kim loại nặng,
thuốc thú y, dioxin, phụ gia thực phẩm, amin thơm
dị vòng (Heterocyclic amines -HCAs) và
hydrocacbon thơm đa vòng (Polycycliclic aromatic
hydrocarbons- PAHs)… Việc gia tăng khối lượng
tiêu thụ thịt lợn của người dân làm gia tăng nguy cơ
phơi nhiễm với hóa chất độc hại. Ngoài hoá chất
độc hại phát sinh trong quá trình chăn nuôi và chế
biến thịt lợn, trong một số trường hợp đặc biệt, một
số vi khuẩn trong thịt lợn có thể phát triển, sinh độc
tố và gây ngộ độc thực phẩm. Bài báo này nhằm
mục tiêu trình bày thông tin tổng quan về một số
hoá chất trong thực phẩm thịt lợn, trong các sản
phẩm từ thịt lợn và nguy cơ sức khoẻ đối với người
tiêu dùng.
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2. Phương pháp tìm kiếm tài liệu y văn và

kết quả 

Nhóm tác giả đã sử dụng cơ sở dữ liệu
ScienceDirect (truy cập miễn phí từ thư viện của
trường Đại học Kỹ thuật Queensland - the
Queensland University of Technology, Australia)
và một số trang web của các Bộ, trường đại học và
tổ chức liên quan ở Việt Nam để tìm kiếm các
thông tin khoa học về hoá chất trong thịt lợn, các
sản phẩm từ thịt lợn và ảnh hưởng sức khỏe. Từ
khoá tiếng Anh dùng để tìm kiếm tài liệu là: pork,
chemical hazard$, health risk$ (dấu $ được sử dụng
để mở rộng từ khoá tìm kiếm cả từ khoá ở dạng số
ít và số nhiều). Tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu tham
khảo gồm các bài báo khoa học, báo cáo, luận văn,
luận án, trang web chính thống bằng tiếng Việt
hoặc tiếng Anh, với nội dung đề cập đến: (1)
Nghiên cứu về nguồn gốc phát sinh hóa chất trong
thịt lợn hoặc các sản phẩm từ thịt lợn trong quá
trình từ trang trại đến đến bàn ăn; (2) Nghiên cứu
về ảnh hưởng sức khỏe của những hóa chất độc hại
có trong thịt lợn (kim loại nặng, thuốc thú y, dioxin,
phụ gia thực phẩm, PAHs, HCAs) và các sản phẩm
từ thịt lợn; (3) Nghiên cứu về các loại bệnh mắc
phải do phơi nhiễm với thịt lợn và sản phẩm từ thịt
lợn nhiễm hóa chất độc hại (4) Nghiên cứu về
nguồn gốc phát sinh, ảnh hưởng tới sức khỏe, biện
pháp phòng tránh với các hóa chất độc hại trong
thịt, hoặc trong thực phẩm. Tiêu chuẩn loại trừ tài
liệu tham khảo gồm các tài liệu viết bằng các ngôn
ngữ khác không phải tiếng Anh hoặc tiếng Việt,
các tài liệu công bố trước năm 2000, các tài liệu
liên quan đến mối nguy vi sinh vật trong thịt lợn và
các mối nguy hoá chất trong các thực phẩm khác
không phải thịt lợn.

Kết quả cho thấy đến thời điểm 4/12/2014, trên
cơ sở dữ liệu ScienceDirect có tất cả 2.436 tài liệu
có liên quan đến chủ đề này được công bố, trong đó
có 1.688 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, 847
cuốn sách và 155 báo cáo có liên quan. Nếu tính
theo thời gian thì có 941 tài liệu được xuất bản trong
5 năm gần đây (tính từ 1/2010), trong đó 128 bài
xuất bản năm 2010, 143 bài xuất bản năm 2011, 183
bài xuất bản năm 2012, 198 bài xuất bản năm 2013
và 289 bài xuất bản năm 2014. Nếu sắp xếp theo
chủ đề liên quan thì có 124 bài về "food safety" (an
toàn thực phẩm), 56 bài về "food" (thực phẩm), 49
bài về "meat product" (sản phẩm thịt), 28 bài về
PCBs, 25 bài về "meat" (thịt), 23 bài về "risk

assessment" (đánh giá nguy cơ), 22 bài về PCDD…
Tuy nhiên, rất ít trong số các tài liệu này có nội
dung cụ thể và đầy đủ về chủ đề hoá chất trong thịt
lợn, trong các sản phẩm từ thịt lợn và ảnh hưởng sức
khỏe cộng đồng. Nhóm tác giả đọc tiêu đề của 305
tài liệu hiển thị ở phần tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu
ScienceDirect với các chủ đề này và nếu tiêu đề
liên quan thì đọc tiếp phần tóm tắt để chọn lựa các
tài liệu có nội dung liên quan đến cả hai chủ đề là
"hoá chất trong thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn" và
"ảnh hưởng hoặc nguy cơ sức khỏe". Ngoài ra,
nhóm tác giả cũng tham khảo các tài liệu tiếng Việt
tại thư viện Trường Đại học Y tế Công cộng, Tạp
chí Y tế công cộng, trang web của Bộ Y tế, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn với các từ khoá
tiếng Việt là hóa chất trong thịt lợn và nguy cơ sức
khoẻ. Tài liệu tham khảo được quản lý bằng phần
mềm ENDNOTE phiên bản X7. Nhóm tác giả chọn
được 37 tài liệu có nội dung cụ thể về thực trạng
nhiễm hoá chất độc hại trong thịt lợn, các sản phẩm
từ thịt lợn và ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng để sử
dụng phân tích và viết bài tổng quan này. 

3. Kết quả và bàn luận

Theo Luật An toàn Thực phẩm được Quốc hội
thông qua ngày 17/6/2010, ô nhiễm thực phẩm là
sự xuất hiện các tác nhân làm ô nhiễm thực phẩm
gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người. Có rất
nhiều hoá chất tồn tại trong thực phẩm thịt lợn gây
nguy cơ sức khoẻ cho người tiêu dùng. Trong phần
này, nhóm tác giả sẽ trình bày thực trạng ô nhiễm
thực phẩm thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt
lợn do các yếu tố nguy cơ hoá chất được chia theo
các nhóm kim loại nặng, dư lượng thuốc thú y,
dioxins, các chất phụ gia, các hoá chất hình thành
trong quá trình chế biến thịt lợn và ảnh hưởng sức
khoẻ cộng đồng.

3.1. Kim loại nặng độc hại trong thịt lợn và

nguy cơ sức khoẻ

Nghiên cứu cho thấy một số kim loại nặng độc
hại như asen (As), chì (Pb), cadimi (Cd), thuỷ ngân
(Hg) đã được tìm thấy trong thịt lợn với nồng độ
vượt tiêu chuẩn cho phép và là mối nguy ảnh hưởng
tới sức khỏe của người tiêu dùng. Kim loại nặng
trong thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn có thể là
do ô nhiễm từ môi trường trong quá trình chăn nuôi
(chủ yếu từ thức ăn, nước uống), quá trình giết mổ
hoặc ô nhiễm từ quá trình đóng gói, sản xuất [33].
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Theo Liên minh Châu Âu, có 3 kim loại được đưa
vào danh sách các kim loại độc hại có trong thịt lợn
và các sản phẩm từ thịt lợn là Pb, Cd và Hg [12]. Tại
Việt Nam, hiện chưa có các bằng chứng cho thấy
thịt lợn nhiễm Hg và As. Ô nhiễm Cd và Pb trong
thịt lợn là vấn đề nghiêm trọng vì rất khó để phát
hiện cũng như loại bỏ các kim loại này.

Đối với Cd, Ủy ban Châu Âu (EC) thiết lập
nồng độ tối đa trong thịt lợn là 0,05 mg/kg, trong
gan lợn là 0,5 mg/kg và trong thận lợn là 1,0 mg/kg
[16]. Tại Việt Nam, theo QCVN 8-2:2011/BYT quy
định hàm lượng Cd tối đa cho phép trong thịt lợn là
0,05 mg/kg, trong gan lợn là 0,5 mg/kg và thận lợn
là 1,0 mg/kg [1]. Trong năm 2003 - 2004, Bộ Nông
nghiệp Hoa Kỳ tiến hành đánh giá và phát hiện
hàm lượng Cd trong gan và thận lợn luôn luôn cao
hơn trong thịt lợn. Ở Tây Ban Nha, Cd được tìm
thấy trong thịt lợn với nồng độ trung bình là 19
mg/kg [33]. Cd tích tụ nhiều nhất ở gan và thận dẫn
đến rối loạn chức năng của thận và suy giảm chức
năng tái hấp thu, rối loạn chuyển hóa canxi, tăng
canxi niệu và hình thành sỏi thận [33]. Ngoài ra,
nghiên cứu cả ở con người và động vật cho thấy
lượng Cd tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây loãng
xương [11]. Cơ quan nghiên cứu Quốc tế về ung thư
đã xếp Cd vào nhóm 1 trong nhóm các chất gây ung
thư dựa trên cơ sở nghiên cứu nghề nghiệp. Theo cơ
quan an toàn thực phẩm Châu Âu (EFSA) (2009),
có mối liên quan giữa yếu tố tiếp xúc với Cd và
nguy cơ ung thư (như ung thư phổi, nội mạc tử cung,
bàng quang, vú) [17].

Đối với Pb, phân tích các con đường chì xâm
nhập vào cơ thể con người cho thấy thực phẩm là
con đường chính -  chiếm khoảng hơn 90% tổng
lượng Pb hấp thụ vào trong cơ thể [10]. Khoảng một
phần ba tổng lượng Pb phơi nhiễm hàng ngày bắt
nguồn từ các thực phẩm đóng hộp (trong đó có pa
tê gan lợn) [33]. WHO đã thành lập mức tiêu thụ tối
đa hàng tuần là 25 μg/kg/tuaàn, tương đương với 3,5
μg/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Mức này là mức
an toàn nhất đối với mọi người kể cả trẻ sơ sinh và
trẻ nhỏ [10]. Tại Việt Nam, QCVN 8-2:2011/BYT
quy định hàm lượng Pb tối đa cho phép trong thịt lợn
là 0,1 mg/kg, trong các phụ phẩm của lợn là 0,5
mg/kg [1]. Ở Tây Ban Nha, hàm lượng Pb trung
bình được tìm thấy trong gan lợn là 578 ng/g [33].
Pb ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương
(đặc biệt là ở trẻ em), suy thận, giảm khả năng sinh
sản ở cả nam và nữ [10].

3.2. Dư lượng thuốc thú y trong thịt lợn và

nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ

Dư lượng thuốc kháng sinh trong thịt lợn

Dư lượng thuốc thú y trong thịt lợn là yếu tố
nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Loại
thuốc thú y được dùng phổ biến nhất và thường
xuyên bị lạm dụng nhất là các loại thuốc kháng
sinh. Thuốc kháng sinh được chia thành những
nhóm khác nhau như nhóm β - lactame (gồm
penicillin và cephalosporin), aminozid - AG,
macrozid, lincosamid, chloramphenicol, thuốc hóa
trị liệu có cơ chế tác dụng như kháng sinh [8]. Thuốc
kháng sinh cũng có thể phân loại theo tác dụng:
tăng trưởng, chữa bệnh, phòng bệnh và thuốc kháng
sinh được sử dụng cho mục đích khác. Hiện nay,
trên thế giới việc sử dụng thuốc kháng sinh ngày
càng rộng rãi, phổ biến và bị lạm dụng. Một lượng
lớn thuốc kháng sinh được bán ở Mỹ được sử dụng
để sản xuất thức ăn gia súc cho mục đích tăng trọng
và phòng ngừa bệnh [34]. Trong chăn nuôi công
nghiệp ở Việt Nam, kháng sinh được bổ sung vào
thức ăn chủ yếu để phòng các bệnh hô hấp và bệnh
đường ruột [4]. Việc lạm dụng sử dụng thuốc kháng
sinh sẽ dẫn đến tồn dư trong thịt và nguy cơ ảnh
hưởng sức khoẻ người tiêu dùng [8].

Theo một nghiên cứu tại Thái Nguyên cho thấy
tỉ lệ mẫu tồn dư kháng sinh trong sản phẩm thịt, thận
và gan lợn còn khá cao, từ 10,2% đến 39,7% và
trung bình là 27,4% [7]. Tháng 8/2014, khi lấy ngẫu
nhiên 30 mẫu thịt lợn từ Thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh Bình Dương, Bến Tre, Đồng Nai, Bình
Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu đem về giết mổ tại 2 cơ
sở giết mổ lớn trên địa bàn thành phố, cơ quan chức
năng đã phát hiện 13 mẫu chiếm tỷ lệ 43,3% có hàm
lượng kháng sinh sulfadimidin vượt giới hạn cho
phép [5]. Theo điều tra tại Bình Dương cho thấy
kháng sinh chlotetracycline được sử dụng khá phổ
biến trong thức ăn của  lợn (53,9% số mẫu khảo sát)
với hàm lượng trung bình là 140 ppm, cao nhất là
275 ppm, cao hơn từ 5-6 lần so với khuyến cáo sử
dụng cho phòng bệnh và kích thích sinh trưởng [3].
Kết quả nghiên cứu ở Hưng Yên năm 2014, phân
tích 160 mẫu thịt lợn cho thấy, tỷ lệ phần trăm mẫu
dương tính đối với Tetracyclin là 3,8%,
Oxytetracyclin là 2,5%, Chlotetracyclin là 1,9% và
không có mẫu nào dương tính với Norfloxacin và
Enrofloxacin. Hàm lượng tồn dư trung bình nhóm
Tetracyclin trong thịt lợn là 133,7 (50,3-382,9)
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μg/kg, trong đó cao nhất là Oxytetracyclin (383,9
μg/kg). So sánh với mức giới hạn tồn dư tối đa, có
2 mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam và
có 6 mẫu vượt mức cho phép khi so sánh với mức
giới hạn tồn dư tối đa (MRL) của FAO/WHO và Cơ
quan An toàn thực phẩm châu Âu [6]. Kháng sinh
chỉ nên sử dụng trong dự phòng và điều trị các bệnh
ở lợn và lợn phải được theo dõi đến khi dư lượng
không đáng kể hoặc dưới ngưỡng phát hiện. Tùy
thuộc vào loại kháng sinh khác nhau mà có thời
gian ngưng sử dụng trước khi giết mổ khác nhau, tuy
nhiên thời gian trung bình khoảng từ 7 - 10 ngày. Vì
vậy, sau khi dùng kháng sinh cho lợn, tuyệt đối
không được phép giết mổ thịt ngay mà phải đảm
bảo kháng sinh không còn tồn dư trong thịt trước khi
đem ra thị trường tiêu thụ. 

Những ảnh hưởng phổ biến do kháng sinh tồn dư
trong thịt lợn tới người tiêu dùng gồm vi khuẩn
kháng thuốc kháng sinh ở người, ảnh hưởng tới hệ
miễn dịch, tăng nguy cơ ung thư (các chất gây ung
thư như Sulphamethazin, Oxytetracyclin,
Furazolidone), ảnh hưởng tới hệ hô hấp, gây bệnh
thận (Gentamicin), nhiễm độc gan, rối loạn sinh
sản, gây độc tính cho tủy xương (Chloramphenicol),
dị ứng (Penicillin, tetracycline,…) [7, 15, 26, 29].
Do vậy, chloramphenicol bị cấm sử dụng ở Mỹ
khoảng 10 năm gần đây và bị cấm ở Châu Âu từ
năm 1994. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã có quy định
về giới hạn dư lượng thuốc kháng sinh trong thịt
lợn [2]. Cơ quan thú y tăng cường giám sát mức độ
sử dụng kháng sinh và kiểm soát dư lượng kháng
sinh tồn tại trong thịt. Ngoài ra, cần tăng cường
nhận thức của người chăn nuôi và người tiêu dùng
về tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh
trong chăn nuôi.

Chất kích thích tăng trưởng

Nhiều loại chất kích thích tăng trưởng bao gồm
hormone và các dẫn suất của nó đã được sử dụng
một cách bất hợp pháp trong sản xuất thịt lợn, có thể
để lại những hậu quả nghiêm trọng cho người tiêu
dùng. Nội tiết tố sinh dục progesterol, testosteron,
estradiol-17β đã từng được dùng trong sản xuất thịt
lợn với mục đích tăng trọng và nâng cao hiệu quả
của thức ăn. Tuy nhiên dư lượng của progesterol,
testosteron tồn dư trong thịt có liên quan đến sức
khỏe cộng đồng như hiện tượng đồng tính luyến ái
tăng; ở nam giới là giảm mật độ tinh trùng, ẩn tinh
hoàn hoặc tinh hoàn lệch; ở trẻ em gái tuổi dậy thì
sớm hơn; estradiol-17β có thể là nguy cơ gây ung

thư nên từ năm 1999 nhiều nước trên thế giới đã
cấm sử dụng các chất này trong sản xuất thực phẩm
với mục đích tăng trọng. β-agonists được chứng
minh là chất kích thích tăng trưởng hiệu quả, làm
giảm lượng mỡ, tăng tỷ lệ nạc và làm thịt có màu
đỏ hơn, kích thích thị hiếu của người tiêu dùng [27].
Do đó, lợi dụng đặc tính này nên một số người chăn
nuôi đã sử dụng β-agonists như chất bổ sung trong
sản xuất thịt lợn làm nở đùi, nở mông, nở vai, giảm
mỡ, tăng tỉ lệ nạc và lợn trở thành siêu nạc. Khi lợn
ăn thức ăn chăn nuôi có chứa β-agonists thì chúng
sẽ tích tụ tại thịt, gan và một số cơ quan nội tạng
[32]. Thời gian tồn lưu của â-agonist trong nước tiểu
của vật nuôi khoảng 5 ngày sau ngưng thuốc, ở gan
và thịt khoảng từ 25 - 30 ngày hoặc lâu hơn, trong
võng mạc của mắt, chất này lưu lại đến 140 ngày
sau khi ngưng thuốc [14]. 

Năm 1996, cộng đồng Châu Âu chính thức cấm
sử dụng các chất hormone kích thích tăng trưởng
thuộc nhóm β-agonists (chỉ thị 96/22/EC). Ở Việt
Nam, năm 2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đã ban hành Quyết định số 54/2002/QĐ-
BNN, ngày 20 tháng 06 năm 2002 về việc cấm sử
dụng nhóm chất này trong chăn nuôi động vật làm
thực phẩm. Tuy nhiên, β-agonists được xem như
thần dược trong sản xuất thịt lợn, một số người nuôi
lợn vì lợi ích kinh tế vẫn cố tình lạm dụng trong sản
xuất thịt lợn. Năm 2006 Cục Chăn nuôi đã lấy 295
mẫu thức ăn chăn nuôi của 114 đơn vị sản xuất thức
ăn chăn nuôi trên 25 tỉnh thành trong cả nước để
kiểm tra β-agonists trong thức ăn chăn nuôi. Kết
quả điều tra đã phát hiện thấy 6 doanh nghiệp cố
tình lạm dụng chất cấm Clenbuterol bổ sung vào
thức ăn chăn nuôi. Nghiên cứu tại Bình Dương cho
thấy chất tăng trọng thuộc nhóm β-agonists vẫn
được người chăn nuôi sử dụng trong thức ăn của lợn,
dẫn tới tồn dư trong thịt lợn cao [3]. Năm 2010,
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2010/NĐ-
CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, trong đó quy định
rõ trách nhiệm của người sản xuất và kinh doanh
thức ăn chăn nuôi. Để thực thi Nghị định số
08/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ NN&PTNT ban
hành thông tư số 03/2012/TT-BNN&PTNT ngày
16/01/2012 quy định cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu
thông và sử dụng Salbutamol, Clenbuterol trong sản
xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên,
vì mục đích lợi nhuận mà một số người chăn nuôi
vẫn lén lút sử dụng trong chăn nuôi động vật làm
thực phẩm.  
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Nếu lạm dụng salbutamol trong chăn nuôi lợn
thì sẽ tồn dư salbutamol trong thịt gây ảnh hưởng
đến sức khỏe người tiêu dùng. Trong một nghiên
cứu, người ta cho lợn ăn thức ăn có trộn với
salbutamol ở mức 6 ppm trong 15 và 30 ngày. Kết
quả lượng salbutamol trong nước tiểu lợn là từ 388,7
và 1404,1 ng/ml và tìm thấy dư lượng salbutamol
trong gan, thận, thịt và mỡ lợn [32]. Khi tiêu thụ thịt
có dư lượng salbutamol cao, người tiêu dùng có các
dấu hiệu căng thẳng, nhịp tim nhanh, đau cơ và đau
đầu, khó thở, tăng đường huyết, hạ kali máu (hiếm
gặp) và tăng bạch cầu [14]. Các ảnh hưởng khác của
salbutamol là gây chuột rút, đau đầu, buồn nôn,
căng thẳng, khó chịu trong cơ thể, thèm ăn, tăng
huyết áp. Những tác dụng phụ này rất thường gặp
nhưng mức độ nhẹ nên người tiêu dùng có thể không
phát hiện ra chính xác nguyên nhân là do dư lượng
salbutamol trong thịt lợn. Hiện nay có rất nhiều
phương pháp để phát hiện dư lượng salbutamol
trong thịt như sử dụng HPLC hay GCMS. Tuy nhiên,
những phương pháp này được thực hiện trong phòng
thí nghiệm hiện đại, thường tốn kém và rất khó để
thực hiện trong thời gian ngắn. Do vậy, người tiêu
dùng khó có thể phát hiện được sản phẩm thịt lợn
chứa salbutamol.

3.3. Dioxin trong thịt lợn và nguy cơ ảnh

hưởng sức khoẻ

Thịt lợn bị nhiễm bẩn dioxin cũng là nỗi ám ảnh
của người tiêu dùng tại một số quốc gia trong những
năm gần đây. Tháng 12 năm 2008, Ireland đã thu
hồi toàn bộ thịt lợn trên toàn quốc do ước tính
khoảng 10% lượng thịt lợn bị nhiễm bẩn dioxin và
một số mẫu có nồng độ vượt hơn 200 lần so với giới
hạn an toàn cho phép [24]. Ở Bỉ, năm 1999, dioxin
trong thực phẩm do thức ăn cho động vật nhiễm bẩn
dioxin từ dầu công nghiệp cũng là vấn đề nổi cộm
gây lo lắng cho người tiêu dùng [24]. Năm 2006,
phát hiện nồng độ dioxin cao trong thức ăn gia súc
ở Hà Lan, do chất béo sử dụng trong sản xuất thức
ăn chăn nuôi bị nhiễm bẩn dioxin [24]. Tại điểm
nóng dioxin Biên Hòa, nồng độ dioxin trong một số
mẫu thịt lợn là từ 0,6 pg/g đến 1,1 pg/g, xấp xỉ đạt
chuẩn của EU- EC  Regulation No. 199/2006 với
nồng độ quy định không được vượt 1 pg/g mỡ [31].
Tuy nhiên, do số lượng mẫu ít nên số liệu này có thể
không đại diện cho nồng độ dioxin trong thịt lợn
tiêu thụ trên thị trường Biên Hòa. Phơi nhiễm dioxin
có thể tăng nguy cơ sinh con dị tật, gây tổn thương
các cơ quan khác nhau như gan, hệ sinh sản, hệ thần

kinh, hệ thống miễn dịch, hệ nội tiết, hệ tim mạch,
phổi, tăng nguy cơ ung thư và thay đổi hành vi [36].
Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ đã công nhận một số
bệnh có liên quan với phơi nhiễm dioxin, gồm có
ung thư máu, ung thư mô mềm, ung thư lympho
không - Hodgkin, ung thư lympho Hodgkin và ban
Clo [22]. Ngoài dioxin thì dư lượng hoá chất bảo vệ
thực vật trong thịt lợn do thức ăn chăn nuôi bị nhiễm
bẩn hoá chất bảo vệ thực vật cũng là yếu tố nguy cơ
sức khoẻ người tiêu dùng. Tuy nhiên, đến thời điểm
này trên thế giới và tại Việt Nam cũng chưa có
nhiều nghiên cứu về dioxin và dư lượng hoá chất
bảo vệ thực vật tồn lưu trong thịt lợn và nguy cơ sức
khoẻ người tiêu dùng.

3.4. Phụ gia trong sản phẩm từ thịt lợn

Trong số các hóa chất mà người ta dùng để bảo
quản thịt lợn thì muối nitrat và muối nitrit được sử
dụng phổ biến. Trên thị trường bốn loại muối
thường được sử dụng là natri nitrat, natri nitrit, kali
nitrat và kali nitrit. Các muối này nhằm tạo màu cho
thịt và ngăn chặn sự phát triển của một loại vi khuẩn
gây ngộ độc thịt. Người sản xuất sử dụng các muối
này nhưng chưa  hiểu rõ tác hại nếu hàm lượng vượt
quá tiêu chuẩn cho phép. Muối nitrat (NO3

-) khi
vào cơ thể người tham gia phản ứng khử ở dạ dày
và đường ruột do tác dụng của các men tiêu hóa sinh
ra NO2

-. Nitrit sinh ra phản ứng với hemoglobin tạo
thành methemoglobin làm mất khả năng vận
chuyển oxi của hemoglobin. Thông thường
hemoglobin chứa Fe2+, ion này có khả năng liên kết
với oxi. Khi có mặt NO2

- nó sẽ chuyển hóa Fe2+ làm
cho hồng cầu không làm được nhiệm vụ chuyển tải
O2. Nếu duy trì lâu sẽ dẫn tới tử vong. Sự tạo thành
methemoglobin đặc biệt thấy rõ ở trẻ em. Trẻ em
mắc chứng bệnh này thường xanh xao và dễ bị đe
dọa đến tính mạng đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi
[21]. Ngoài ra, NO2

- trong cơ thể dễ tác dụng với
các amin tạo thành nitrosamin. Do tác hại của NO3

-

, NO2
- đến sức khoẻ nên việc xác định hàm lượng

nitrat, nitrit trong các loại thực phẩm trong đó có các
sản phẩm từ thịt lợn là rất cần thiết nhằm đảm bảo
sự an toàn cho người tiêu dùng.

3.5. Hóa chất độc hại hình thành trong quá

trình chế biến thực phẩm

Các hoá chất độc hại hình thành trong quá trình
chế biến thịt cũng là một vấn đề Y tế công cộng cần
quan tâm. Các sản phẩm thịt nướng có nguy cơ cao
ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng do nồng độ
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các hoá chất độc hại cao hơn so với cách chế biến
khác [9]. Nhiều nghiên cứu cho rằng, khi chiên,
nướng, hun khói thịt lợn sẽ tạo ra một số thành phần
độc hại, bao gồm cả các chất gây ung [9, 23]. Các
nghiên cứu dịch tễ học cũng cho thấy nguy cơ ung
thư ruột, ung thư vú, bàng quang, tuyến tiền liệt và
tuyến tụy tăng khi thường xuyên ăn thịt chiên, thịt
nướng [9, 23]. Hai trong số nhóm các chất độc hại
gây nguy hiểm được các nhà khoa học cũng như
người tiêu dùng chú ý là amin thơm dị vòng -HCAs
và hydrocacbon thơm đa vòng - PAHs [9].

Mặc dù cả HCAs và PAHs có nguy cơ ảnh
hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nhưng hiện có ít
nghiên cứu liên quan đến vấn đề này, đặc biệt là tại
Việt Nam. Mức PAHs tối đa đã được Ủy ban Châu
Âu quy định năm 2006, nhưng đến nay chưa có mức
quy định nào đối với HCAs. Nghiên cứu trên 200
mẫu thịt nướng cho thấy có 4 trong số 9 HCAs xuất
hiện gồm norharman, harman, 4,8-diMetQx, PhIP.
Trong đó, norharman có thành phần cao nhất [9].
HCAs được hình thành từ phản ứng giữa các chất
trong thịt trong suốt quá trình xử lý ở nhiệt độ cao
(125 - 300oC) (đặc biệt là các loại thịt rán, chiên, có
bề mặt nâu giòn) do quá trình ngưng tụ creatinin với
các axit amin [20]. Nhiệt độ càng cao thì càng thúc
đẩy sự hình thành HCAs [9, 23]. Một số HCAs có
khả năng gây đột biến như 9H-Pyrido [3,4-b]indole
(norharman) và 2-methyl-β-carboline (harman).
Ngoài ra có 4 chất HCAs được liệt kê vào danh sách
các chất gây ung thư ở người là 2-Amino-3,4-
dimethylimidazo[4,5-f]quinoline (MeIQ), 2-
Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline
(MeIQx), 2-Amino-3-methylimidazo[4,5-
f]quinoline (IQ), 2-Amino-1-methyl-6-
phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) [35]. 

Trong số 33 PAHs đã biết có 15 chất được
chứng minh là các chất có nguy cơ cao gây ung thư,
gây độc tế bào và đột biến, trong đó
benzo[a]pyrene (BaP) được nghiên cứu nhiều nhất
[18]. Trong những năm gần đây, nồng độ PAHs gia
tăng trong thực phẩm do nồng độ PAHs trong môi
trường gia tăng và do thói quen ăn thịt chiên,
nướng, hun phổ biến hơn. Trong quá trình nướng,
chiên, hun khói, thịt tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa,
quá trình nhiệt phân các chất béo (chất béo nhỏ
giọt trên than nóng) sẽ diễn ra không hoàn toàn,
tạo ra các PAHs lắng đọng trên thịt [23, 25]. Theo
Andree Sabine và cộng sự (2011), tìm thấy 16
PAHs trong các mẫu thịt hun khói, trong đó hàm

lượng BaP là cao nhất. Hầu hết hàm lượng PAHs
đều tương đối cao trong các mẫu thịt nướng [30].
Trong tổng số PAHs người tiêu dùng tiêu thụ hàng
ngày thì có tới 10,45 - 12,49%  do ăn thịt lợn và các
sản phẩm từ thịt lợn [37]. Ung thư da, phổi, bàng
quang ở người có liên quan tới việc phơi nhiễm với
PAHs [37]. Vì thế, các biện pháp nguy cơ kiểm
soát sức khỏe do tiếp xúc với PAHs trong chế độ
ăn uống là rất cần thiết.

4. Kết luận 

Nghiên cứu trên thế giới và một vài nghiên cứu
ở Việt Nam cho thấy có rất nhiều hoá chất độc hại
tồn dư trong thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn.
Trong mỗi giai đoạn trong chuỗi từ trang trại đến
bàn ăn, ngoài khả năng ô nhiễm vi sinh vật, thịt lợn
có thể bị nhiễm một số hóa chất độc hại khác nhau.
Trong quá trình chăn nuôi, giết mổ, thịt lợn và các
sản phẩm từ thịt lợn có thể bị nhiễm các hóa chất
độc hại như kim loại nặng, dioxin, thuốc thú y, thuốc
kháng sinh, hormone. Trong quá trình sản xuất,
đóng gói, bảo quản thịt lợn cũng có thể làm nhiễm
bẩn một số kim loại nặng do dụng cụ chứa sản
phẩm. Ngoài ra còn có các chất phụ gia, các chất
bảo quản thực phẩm. Khi sản phẩm thịt lợn tới tay
người tiêu dùng, cách chế biến thịt lợn cũng có thể
làm phát sinh những hóa chất độc hại như HCAs và
PAHs, đặc biệt khi chế biến bằng cách chiên,
nướng, hun khói. Nguyên nhân của sự tồn tại hóa
chất độc hại trong sản phẩm thịt lợn chủ yếu là do
người chăn nuôi không thực hiện nghiêm túc những
quy định, hướng dẫn trong chăn nuôi. Vẫn tồn tại
tình trạng lạm dụng sử dụng thuốc thú y tràn lan,
thuốc tăng trưởng, cho ăn không đúng cách. Trong
quá trình sản xuất đóng gói, nhà sản xuất lạm dụng
sử dụng phụ gia, quy trình đóng gói, bảo quản không
đúng cách, không hợp vệ sinh là nguyên nhân dẫn
tới hàm lượng chất phụ gia, kim loại nặng cao trong
thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn. Cách chế biến
thịt lợn không đúng cách của người tiêu dùng cũng
là nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ PAHs và HCAs cao
trong thịt. Hóa chất độc hại trong thịt lợn có nguy
cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.
Những hóa chất này có khả năng gây độc cấp tính
nếu người tiêu dùng phơi nhiễm với hàm lượng cao
hoặc gây độc mãn tính nếu tiêu thụ thực phẩm
nhiễm hóa chất độc hại trong thời gian dài. Tuy
nhiên, hiện chưa có nhiều nghiên cứu trên thế giới
cũng như tại Việt Nam đánh giá đầy đủ mức độ
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nguy hiểm của các hóa chất trong thực phẩm thịt lợn
và các sản phẩm từ thịt lợn ảnh hưởng đến sức khỏe
con người. 

5. Khuyến nghị

Các cơ quan chức năng, tổ chức khoa học, các
trung tâm nghiên cứu, các trường đại học nên
khuyến khích thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu
lượng giá nguy cơ sức khoẻ do các hoá chất tồn dư
trong thực phẩm thịt lợn và các sản phẩm chế biến
từ thịt lợn để cung cấp bằng chứng khoa học cho các
nhà hoạch định chính sách cũng như trong truyền
thông nguy cơ tới cộng đồng. Với đặc điểm các yếu
tố nguy cơ hoá học trong thực phẩm thịt lợn cũng như
điều kiện kinh tế và khoa học kỹ thuật hiện nay, các
nhà nghiên cứu nên cân nhắc ưu tiên tập trung đánh
giá nguy cơ sức khoẻ đối với các hoá chất sau: kim
loại nặng (asen, chì, cadmi), tồn dư kháng sinh
(Sulfadimidin, Sulfaquinoxaline, Norfloxacine,
Enrofloxacine, Chloramphenicol, Tetracycline), toàn
dư chất kích thích tăng trưởng (Salbutamol,
Clenbuterol) và các chất HCAs, PAHs trong các sản
phẩm thịt nướng, thịt hun khói. Để lượng giá nguy cơ
sức khoẻ liên quan tới hoá chất trong thực phẩm thịt
lợn, các nhà nghiên cứu cũng nên áp dụng cách tiếp

cận chuỗi từ trang trại đến bàn ăn, từ đó xác định các
điểm kiểm soát trọng điểm, góp phần đưa ra các giải
pháp hiệu quả kiểm soát các mối nguy này.

Đối với các nhà quản lý: nên tiếp tục quan trắc
giám sát chất lượng thịt lợn tiêu thụ trên thị trường.
Lấy mẫu tại lò mổ từ các trại chăn nuôi lợn quy mô
lớn và vừa để phân tích xác định nồng độ các hoá
chất cấm sử dụng theo các quy định hiện hành và
kịp thời xử lý để đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu
dùng. Cần thông tin tới các chủ trang trại quy mô hộ
gia đình về sử dụng an toàn thức ăn chăn nuôi và sử
dụng an toàn kháng sinh trong phòng bệnh cho lợn.

Đối với người tiêu dùng: cần được trang bị đầy đủ
kiến thức và kĩ năng trong việc chế biến thịt lợn để
lựa chọn các cách chế biến đảm bảo an toàn, ít tạo ra
các hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lời cảm ơn

Chúng tôi cám ơn Trung tâm nghiên cứu nông
nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) đã hỗ trợ nghiên cứu
này thông qua dự án nghiên cứu PigRISK "Giảm
thiểu nguy cơ bệnh tật và cải thiện an toàn thực
phẩm của chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nông
hộ tại Việt Nam" của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi
quốc tế (ILRI).
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